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   Tuần 26 -Tiết 97 

Chương trình địa phương

( Phần Tập làm văn)

A. Mục tiêu
- Giúp HS vận dụng kĩ năng làm bài thuyết minh

- Tự giác tìm hiểu những di tích, thắng cảnh ở địa phương mình

- Nâng cao lòng yêu quý quê hương
B. Chuẩn bị
- GV yêu cầu HS tìm hiểu:

+ Nhãm 1: Khu di tích Yên Tử,miếu Vua Bà
+ Nhãm 2: Di tích bãi cọc Bạch Đằng, Đền Trần Hưng Đạo
+ Nhãm 3:Cây  Lim giếng Rừng, Đình Yên Giang
+Nhóm 4::Đền Trung Cốc

C. Phương pháp
- Vấn đáp, thuyết trình..
D . Tiến trình

I- ổn định tổ chức (1’)

II- Kiểm tra bài cũ – 5’: Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh
III- Bài mới 

	Hoạt động 1- 10’
 các nhóm đọc văn bản và trả lời câu hỏi 
Hoạt động 2:25’
HS viết bài văn ngắn không quá 1000 chữ..

HS có thể tham khảo bài viết trong tài liệu
	I.Đọc văn bản

-Trình bày theo trình tự:

+Khái quát vị trí

+Trình tự hệ thống chùa

+Giới  thiệu những nét nổi bật của di tích 

+Những lễ hội 
II. Trình bày bài viết
- 4 nhóm

	Hoạt động 3-3’

	II. Nhận xét chung
1. Ưu điểm

2. Nhược điểm
III. Tuyên dương – cho điểm những bài hay


IV. Củng cố
V. Hướng dẫn về nhà-1’
- Xem lại đề bài số 5 – lập dàn ý

- Sửa lỗi bài viết của mình

E. Rút kinh nghiệm 
…………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………...............................................................................................................................................
NS:..../...../2014

NG:...../...../2014
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 Hành động nói
A. Mục tiêu
	1.Kiến thức:
	Khái niệm hành động nói
-các kiểu hành động nói thường gặp

	2. Kỹ năng  :  
	+KNBD:

-Xác định đựoc  hành động nói trong các văn bản đã học và trong giao tiếp
-Tạo lập đựoc  hành động nói phù hợp với mục đích giao tiếp
+KNS:

-Ra quyết định, giao tiếp...

	3. Thái độ   :
	- Giáo dục ý thức thận trọng trong nói năng, giao tiếp


B. Chuẩn bị
- Giáo án, TLTK, bảng phụ
- Đọc trước bài
C. Phương pháp
- Phương pháp vấn đáp, thuyết trình, phân tích các tình huống mẫu, động não, thực hành có hướng dẫn
D. Tiến trình

I- ổn định tổ chức (1’)

II- Kiểm tra bài cũ (5’): 
? Cho biết đặc điểm hình thức và chức năng của câu phủ định? Lưu ý gì? VD minh hoạ?
III- Bài mới (36’)

* Giới thiệu bài: Mời một học sinh đứng dậy -> ngồi xuống -> hành động nói

	Hoạt động 1- 8’ (vấn đáp, thuyết trình, ...)
GV treo bảng phụ – HS đọc VD
?) Đoạn trích thuộc văn bản nào? Nội dung?
?) Lí Thông nói như thế nào với Thạch Sanh? Nhằm mục đích gì?

- Con trăn ấy..lo liệu -> mục đích: nhằm đẩy Thạch Sanh đi để mình được hưởng lợi

?) Lí Thông có đạt được mục đích của mình không? Chi tiết nào nói lên điều đó?

- Có. Vì nghe Lí Thông nói, Thạch Sanh vội từ giã mẹ con Lí Thông ra đi

?) Lí Thông đã thực hiện mục đích của mình bằng phương tiện gì?

- Bằng lời nói

?) ` của Lí Thông có phải là một hành động không? Vì sao?

- Là một hành động vì nó là một việc làm có mục đích

?) Qua đây, em hiểu như thế nào là hành động nói?

- 2 HS nêu -> GV chốt -> 1 HS đọc ghi nhớêuê
	I. Hành động nói là gì?
1.Khảo sát, phân tích ngữ liệu
- mục đích: nhằm đẩy Thạch Sanh đi để mình được hưởng lợi
- Lí Thông thực hiện mục đích của mình bằng lời nói

=> Hành động nói
2) Ghi nhớ 1: SGK (62)

	Hoạt động 2 – 8’(Vấn đáp, thuyết trình, động não, ...)
?) Chú ý vào lời nói của C.T và cho biết mục đích của câu 1, 2, 4?

- Câu 1: Trình bày

- Câu 2: đe doạ

- Câu 4: Hứa hẹn

* HS đọc VD 2

?) Chỉ ra các hành động nói và mục đích của mỗi hành động trong đoạn trích?

- Lời cái Tí: hỏi + bộc lộ cảm xúc

- Lời Chị Dậu: tuyên bố, báo tin

?) Qua các ví dụ trên, hãy liêt kê các kiểu hành động nói mà em biết?

- 3 HS -> GV chốt: 5 kiểu khái quát

+ hành dộng hỏi - điểu khiển – hứa hẹn – trình bày – bộc lộ cảm xúc

- 1 HS đọc ghi nhớ 2

* Lưu ý: Trong nhiều trường hợp, các hành động nói không có ranh giới rõ ràng. Việc xác định hành động nói phải dựa vào hoàn cảnh giao tiếp cụ thể (ai nói? Ai nghe? Hoàn cảnh nào...?)
	II. Một số kiểu hành động nói thường gặp

1.Khảo sát, phân tích ngữ liệu
các câu đều nhằm mục đích 
a.- Câu 1: Trình bày

- Câu 2: đe doạ

- Câu 4: Hứa hẹn

b.Câu 1;hỏi
Câu 2:trình bày

Câu 3Hỏi, bộc lộ cảm xúc

2) Ghi nhí 2: SGK (63)

	Hoạt động 3 -20’(vấn đáp, động não,,,)
- HS làm miệng
- HS thảo luận -> đại diện trình bày
0- HS thảo luận -> phát biểu 

-> GV chốt: không phải từ “hứa” bao giờ cũng dùng để thể hiện hành động hứa
-> Điều này cũng đúng với nhiều từ khác
	III. Luyện tập

1. Bài tập 1 (63):
Trần Quốc Tuần viết Hịch tướng sĩ nhằm khích lệ tướng sĩ học tập “Binh thư  yếu lược” và khích lệ lòng yêu nước của tướng sĩ
- “Ta viết ra bài hịch này...ta” -> trình bày (bày tỏ)
-> gợi tả sự đồng cảm, tăng sức thuyết phục

2. Bài tập 2 (64)

a) Bác trai đã khá rồi chứ? -> hành động hỏi
* Cảm ơn cụ...như thường -> trình bày (nhận định)

Nhưng mỏi mệt lắm 

* Này, bảo nác ấy...hoàn hồn -> điều khiển

* Vâng, cháu...còn gì  ->Trình bày
* Thế thì giục...đấy! -> điều khiển

b) Đây là trời...tổ quốc! -> hứa hẹn

c) Cậu Vàng ¹...! -> trình bày

* Cụ bán rồi? -> hỏi

* Bán rồi! Họ...xong -> trình bày

* Thế nó cho bắt µ? -> hỏi

* Khốn nạn...nó lên -> bộc lộ tình cảm, cảm xúc – trình bày

3. Bài tập 3 (65)

- Anh phải hứa với em...-> điều khiển (cầu khiến)
Anh hứa đi -> điều khiển (yêu cầu)

Anh xin hứa -> hứa hẹn


IV. Củng cố (2p vấn đáp)
Các kiểu hành động nói thuờng gặp

V Hướng dẫn về nhµ(1p)Thuyết trình
- Học bài, tập đặt câu thể hiện nhiều hành động nói khác nhau
- Chuẩn bị: Hành động nói (tiếp theo)
E. Rút kinh nghiệm 
…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….
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Trả bài Tập làm văn  số 5
A. Mục tiêu

1.Kiến thức:

- Qua giờ tra bài, giúp học sinh thấy được ưu - nhược điểm của bài viết
2.Kĩ năng:
- Củng cố và khắc sâu kiến thức về phương pháp thuyết minh một danh lam thắng cảnh và thuyết minh về một loài hoa, loài cây

3.Thái độ:

- Giáo dục ý thức phê và tự phê
B. Chuẩn bị
- Chấm – chữa bài
C. Cách thức tiến hành

- Phương pháp thuyết trình
D . Tiến trình

I- ổn định tổ chức (1’)

II- Kiểm tra bài cũ

III- Bài mới (30’)

	Hoạt động 1

Hoạt động 2

? Hãy nhắc lại bố cục của 2 kiểu bài thuyết minh này ? 

- 4 HS -> GV chốt

ªuª
	I. Đề bài:
  Giới thiệu một loài hoa hoặc một loài cây mà em thích nhất

* Phân tích đề:

- Thể loại: thuyết minh  một loài hoa, cây)
- Phạm vi: 
một loài hoa, cây

II. Dàn ý: Như Tiết 87, 88


	Hoạt động 3
- Chia 3 nhóm, mỗi nhóm 1 bài
- HS chuẩn bị vào phiếu học tập

-> trình bày -> nhận xét -> thống nhất ý đùng
Hoạt động 4
Hoạt động 5
	III. Nhận xét
1. Ưu điểm
- Hầu hết học sinh nắm được phương pháp làm bài thuyết minh
- Một số bài viết nội dung chi tiêt, chính xác, diễn đạt khá truyền cảm

- Một số bài trình bày sạch đẹp:Võn Anh, Ngọc  Anh, Oanh..
2. Nhược điểm

- Một số ít bài chưa nắm vững phương pháp thuyết minh -> còn nhầm lẫn sang văn miêu tả, biểu cảm: Thăng, Hiếu, Cúc
- Còn một số em ý thức viết bài chưa cao

- Còn một số bài trình bày bẩn, 
IV. Chữa lỗi
1. Lỗi chính tả: Đã chữa trong bài của học sinh

2. Lỗi diễn đạt

3. Lỗi sai về phương pháp

- Phân biệt giữa miêu tả - thuyết minh: miêu tả thường dùng biện pháp tu từ so sánh, nhân hoá -> thuyết minh: không nên

- Phân biệt giữa biểu cảm – thuyết minh

+ Thuyết minh: thường dung câu biểu cảm trực tiếp -  ít

+ Biểu cảm: thường dùng biểu cảm gián tiếp hoặc trực tiếp – nhiều
V. Đọc bài hay – lấy điểm




IV. Củng cố-2’
- Nhắc những lỗi HS thường mắc

V. Hướng dẫn về nhà- 1’
- Học bài, hoàn thành bài tập, chuẩn bị bài: Ôn tập về văn bản thuyết minh
D. Rút kinh nghiệm 
…………………………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………………....
.................................................................................................................................................
NS:....../....../2014
NG:...../..../2014
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          Văn bản
nước đại việt ta




   < Trích: Bình Ngô đại cáo – Nguyễn Trãi >

A. Mục tiêu
	1. Kiến thức:
	HS hiểu sơ giản về thể cáo
-Hoàn cảnh lịch sử liên quan đến sự ra đời của bài "Bình Ngô đại Cáo"

-Nội dung tư tưởng tiến bộ của Nguyễn Trãi Về đất nước , dân tộc
-Đặc điểm văn chính luận của Bình Ngô Đại Cáo

	2. Kỹ năng  :  
	+KNBD:
- Rèn kĩ năng phân tích văn bản nghị luận – thể loại cáo
+KNS: thể hiện bản thân , ý thức giá trị bản thân

	3. Thái độ :
	- Giáo dục lòng tự hào dân tộc, ý thức chủ quyền của một dân tộc


B. Chuẩn bị
- Giáo án, TLTK, tranh ảnh về Nguyễn Trãi.
C. Phương pháp
- Phương pháp đàm thoại, giảng bình, tích  hợp.với tư tuởng HCMinh yêu  nứoc , nhân nghĩa, đọc lập dân tộc..
D. Tiến trình

I- ổn định tổ chức (1’)

II- Kiểm tra bài cũ (5’)

? Đọc thuộc lòng phần 2 của bài hịch? Phân tích nội dung, nghệ thuật của văn bản?
III- Bài mới (1’)

* Giới thiệu bài: Năm 1418 Lê Lợi phất cờ khởi nghĩa tại Lạng Sơn – Thanh Hoá và 10 năm sau quét sạch quân Minh ra khỏi bờ cõi. Đầu 1428, Nguyễn Trãi thay Lê Lợi viết bài “Bình Ngô Đại Cáo”, tổng kết những chiến công oanh liệt của 10 năm kháng chiến và tuyên bố Đại Việt bước sang môt kỷ nguyên mới “Muôn thủa nền thái bình vững chắc”
	Hoạt động 1-5’ (vấn đáp, thuyết trình..)
?) Nhắc lại những hiểu biết của em về tác giả Nguyễn Trãi đã học ở lớp 7? 
- 2 HS nêu -> GV chốt

?) Hãy cho biết hoàn cảnh sáng tác tác phẩm?

- Năm 1428, trong không khí hào hùng của ngày vui đại thắng, ngày vui độc lập, đất nước sạch bóng quân thù và bước vào kỉ nguyên phục hưng dân tộc

?) Vị trí của đoạn trích ? Nội dung chính ?

- Là phần đầu bài “Bình Ngô đại cáo”: nêu l.đề chính nghĩa với 2 nội dung chính: nguyên lí nhân nghĩa và đạo lí về sự tồn tại độc lập có chủ quyền của dân tộc Đại Việt

*GV: Nhân nghĩa là k.n ®2 của Nho giáo, nói về đạo lí, tình thương giữa con người với nhau


	I.Giới  thiệu chung

1. Tác giả
- (1380 – 1442), hiệu là ức Trai, là danh nhân văn hoá thế giới (1980)
2. Tác phẩm
- Là phần đầu tác phẩm "Bình Ngô đại cáo” viết 1.1428 sau chiến thắng giặc Minh
- Nội dung: khẳng định nguyên lí nhân nghĩa và chân lí về sự tồn tại độc lập của dân tộc Đại Việt


	Hoạt động 2-21’ (vấn đáp, thuyết trình..)
-  GV hướng dẫn đọc: giọng trang trọng, hùng hồn, tự hào, nhịp nhàng, cân đối

- GV đọc mẫu một đoạn -> HS đọc tiếp

?) Giải thích từ khó 1, 2, 3, 4
?) Xác định thể loại văn bản? Bố cục của thể cáo?
- Cáo: bố cục: 4 phần

+ P1: nêu luận đề chính

+ P2: Bản cáo trạng tội ác của kẻ thù

+ P3: Tái hiện lại cuộc kháng chiến

+ P4: Tuyên bố độc lập

?) Chia đoạn văn bản? Xác định nội dung?

- 3 đoạn: 

+ §1: 2 câu đầu: nội dung nguyên lí nhân nghĩa

+ §2: 8 câu tiếp: chân lí về sự tồn tại độc lập có chủ quyền của dân tộc Đại Việt

+ §3: Còn lại

* Chú ý 2 câu đầu: nêu nguyên lí cơ bản, làm nền tảng để triển khai toàn bộ nội dung bài cáo

?) Cốt lõi tư tưởng nhân nghĩa của Nguyễn Trãi là gì? Em hiểu như thế nào về tư tưởng đó?

- “yên dân”: làm cho dân an hưởng thanh bình, hạnh phúc

- “trừ bạo”: trừ diệt mọi thế lực bạo tàn

?) Vậy em hiểu kẻ bạo ngược ở đây là ai?

- Là quân xâm lược nhà Minh -> nhân  nghĩa gắn liền với yêu nước chống xâm lược

*GV: Đây là nội dung mới, là sự phát triển của tư tưởng nhân nghĩa ở Nguyễn Trãi so với Nho giáo, Nguyễn Trãi đã nâng tư tưởng nhân nghĩa lên một tầm cao mới đó là mối quan hệ giữa dân tộc này với dân tộc khác
?) Để chứng minh việc làm của giặc Minh là trái với nhân nghĩa, là bạo ngược, là xâm lược, tác giả đã làm như thế nào?

- Khẳng định nước Đại Việt là một nước độc lập, có chủ quyền với yếu tố căn bản để xác định độc lập chủ quyền dân tộc
?) Chú ý 8 cây tiếp và cho biết tác giả khẳng định chủ quyền dân tộc ở những phương diện nào?

- Nền văn hiến lâu đời: vốn xưng ...lâu

- Cương vự lãnh thổ: núi sông....chia

- Phong tục tập quán: Phong tục...cũng khác

- Lịch sử và truyền thống giữ quyền độc lập (lịch sử riêng, chiến đấu riêng): từ Triệu... phương
-> là những phương diện cơ bản nhất xác định quyền độc lập, tự chủ dân tộc

?) Để khẳng định chân lí này, tác giả đã lập luận như thế nào? Dùng biện pháp nghệ thuật gì? Tác dụng?

- Lấy dẫn chứng trong lịch sử để chứng minh

- Biện pháp so sánh đối chiếu:

                 Đinh, Lí - Hán, Đường

                Triệu, Trần - Tống, Nguyên

- Nâng vị thế nước Đại Việt lên ngang hàng với TQ

-> thể hiện niềm tự nhào, lòng tự tôn dân tộc của tác giả

- Sử dụng những TN thể hiện tính chất hiển nhiên, vốn có, lâu đời: từ trước vốn xưng, đã lâu, đã chia, cũng khác
?) Bình Ngô đại cáo được coi là bản tuyên ngôn độc lập thứ 2 của nướ ta. Hãy so sánh tính chất tuyên ngôn ở “Nước Đại Việt ta” với “Sông núi nước Nam”?
- Sông núi nước Nam: ý thức dân tộc xác định trên 2 yếu tố: lãnh thổ – chủ quyền

- Nước Đại Việt ta: ý thức dân tộc xác định thêmA: văn hiến, phong tục tập quán, truyền thống lịch sử

?) Đoạn cuối cùng của văn bản có tác dụng gì?

- Lấy dẫn chứng lịch sử làm sáng tỏ cho sức mạnh của nguyên lí nhân nghĩa và chân lí độc lập dân tộc
?) Sức mạnh của chính nghĩa được chứng minh như thế nào? Tác dụng?
- Lưu Cung -> thất bại

- Triệu Tiết -> tiêu vong

- Toan Đô, ¤ Mã: bị giết, bị bắt

=> Dẫn chứng đưa ra dồn dập + “chứng cứ còn ghi”
=> Sức mạnh của chính nghĩa càng cao, nhân niềm tự hào dân tộc cho mọi người, củng cố niềm tin vào chính nghĩa
	II. Đọc ,hiểu  văn bản
1.Đọc, chú thích

2. Thể loại, bố cục
- Thể loại: Cáo

- Bố cục: 4 phần

Đoạn trích: 3 đoạn

3. Phân tích
a) Tư tưởng nhân nghĩa của cuộc kháng chiến

 (2 câu đầu)
- Chân lí nhân nghĩa thiêng liêng là trừ diệt hoặc thế lực bạo tàn để cho dân an hưởng thanh bình, hạnh phúc
b. Chân lí về độc lập có chủ quyền của dân tộc Đại Việt
- Tác giả khẳng định chủ quyền dân tộc vì có nền văn hiến lâu đời, có lãnh thổ, phong tục tập quán, lịch sử, chế độ riêng

c) Sức mạnh của nhân nghĩa, chính nghĩa làm cho mọi kẻ khác phải khiếp sợ



	Hoạt động 3- 5’ (thuyết trinh, trình bày một phút)
?) Hãy đánh giá thành công về nội dung, nghệ thuật của đoạn trích?
- 3 HS -> GV kết luận

- HS đọc ghi nhớ (68)
	4. Tổng kết
a.Nội dung:Văn bản như một bản tuyên ngôn đọc lập về nuớc ta có nền văn hiến lâu đời , có lãnh thổ riêng, phong tục riêng, có chủ quyền

b:Nghệ thuật:
Lập luận chặt chẽ, chứng cứ hùng hồn, ...
c.Ghi nhí : sgk(68)



	Hoạt động 4- 4’
- HS thảo luận -> lên bảng vẽ sơ đồ
- HS chuẩn bị ra phiếu học tập
	IV. Luyện tập
1. Bài tập 1: Khái quát trình tự lập luận của đoạn trích
2. Bài tập 2: Thử giải thích tại sao Bình Ngô đại cáo là bản tuyên ngôn độc lập, là áng “thiên cổ hùng văn” của dân tộc


IV. Củng cố (2p) 
Đọc diễn cảm đoạn trích trên

V. Hướng dẫn về nhà (1p)Thuyết trình
- Học thuộc văn bản, phân tích, làm bài tập 2
- Chuẩn bị: Bàn luận về phép học (theo câu hỏi SGK)

E. Rút kinh nghiệm
…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….
...............................................................................................................................................
Duyệt tuần 26
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Tiếng Việt

 Hành động nói
A. Mục tiêu
- Như Tiết 98
B. Chuẩn bị
- Như Tiết 95

C. Cách thức tiến hành

- Như tiết 98.
D. Tiến trình

I- ổn định tổ chức (1’)

II- Kiểm tra bài cũ (5’):

? Thế nào là hành động nói? Có những kiểu hành động nói nào thường gặp? Chi ví dụ?
III- Bài mới (36’)

	Hoạt động 1(vấn đáp, thuyết trình)
GV treo bảng phụ – HS đọc VD 

?) Hãy xác định mục đích nói của các câu?
- HS lên điền bảng

Câu 1, 2, 3: trình bày

Câu 4, 5: điều khiển (cầu khiến)

?) 5 câu trên có gì giống và khác nhau?
* Giống: đều là câu trần thuật

* Khác: 

Câu 1, 2, 3: là câu trần thuật dùng với mục đích trực tiếp

Câu 4, 5: là câu trần thuật dùng với mục đích giao tiếp (điều khiển)

?) Qua các ví dụ trên, hãy rút ra cách thể hiện hành động nói?

- 2 HS nêu -> GV chốt -> 1 HS đọc ghi nhớ

* Lưu ý:* Cách thể hiện hành động nói theo lối trực tiếp

- Dùng đtừ chỉ hành động cụ thể: mời, xin, yêu cầu, tuyên bố, cam đoan, thề, mong, chúc...để thể hiện hành động nói

- Dùng 4 kiểu câu: nghi vấn, trần thuật. cầu khiến, cảm thán theo chức năng chính

- Dùng theo lối gián tiếp: dùng theo các chức năng khác của 4 kiểu câu nghi vấn, trần thuật. cầu khiến, cảm thán
	I. Cách thực hiện hành động nói
1.Khảo sát, phân tích ngữ liệu

- Câu 1, 2, 3: trình bày
-> câu trần thuật -> trực tiếp

- Câu 4, 5: điều khiển -> câu trần thuật -> gián tiếp
2. Ghi nhớ: SGK (71)

* Lưu ý:

- Hành động nói theo lối trực tiếp

+ Dùng động từ chỉ hành động cụ thể

+ Dùng các chức năng chính của câu nghi vấn, cầu khiến, cảm thán, trần thuật

- Hành động nói theo lối gián tiếp: Dùng theo các chức năng khác...

	Hoạt động 2(Kt khăn phủ bàn,,,)
- HS xác định yêu cầu -> làm miệng
- HS thảo luận -> trình bày

- HS thảo luận -> trình bày

- HS làm miệng

	II. Luyện tập

1. Bài tập 1(71)
- Câu nghi vấn mở đầu đoạn dùng để nêu vấn đề cho tướng sĩ chuẩn bị tư tưởng nghe phần lí giải của tác giả
- Câu nghi vấn đứng cuối đoạn văn: dùng để khẳng định hay phủ định điều được nêu trong câu ấy

2. Bài tập 2(71)
- Tất cả các câu trần thuật đều thể hiện hành động nói là cầu khiến, kêu gọi
- Tác dụng : Tạo sự đồng cảm, quần chúng gần gũi với lãnh tụ và thấy nhiệm vụ được giao là nguyện vọng của chính mình

3. Bài tập 3 (72)

- Dế Choắt:
+ Song anh chi phép...

+ Anh đã nghĩ...sang

- Dế MÌn

+ §­îc;...chó m×nh...nµo

+ Thôi, im ...đi

=> mục đích cầu khiến

- Dế Choắt đuối hơn -> nói lời đề nghị khiêm nhường, nhã nhặn, mềm mỏng

- Dế MÌn: có sức khoẻ nên huyênh hoang, ngạo mạn, hách dịch

4. Bài tập 4(72)
Cách hỏi mang tính lịch sự cao hơn:b, e
5. Bài tập 5(73)

Chọn hành động -> người nghe hiểu đúng mục đích của người nói


IV. Củng cè(vấn đáp2p)
. Hướng dẫn về nhµ(1p thuyết trình)
- Học bài, viết đoạn văn ngắn có hành động theo cả 2 cách
- Chuẩn bị: Hội thoại

E. Rút kinh nghiệm 
…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

-----&0&-----
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Tập làm văn
ôn tập về luận điểm
A. Mục tiêu

	1.Kiến thức:
	- Giúp học sinh nắm vững hơn nữa khái niệm luận điểm, 
- Thấy rõ mối quan hệ giữa luận điểm với vấn đề nghị luận và giữa luận điểm với nhau trong câu nghị luận

	2. Kỹ năng  :  
	- Tìm hiểu, nhận biết, phân tích luận điểm
-Sắp xếp các luận điểm trong bài văn nghị luận

	3.Thái độ:
	- Giáo dục tính cẩn thận, nghiêm túc cho học sinh


B. Chuẩn bị
- Giáo án, TLTK, bảng phụ

C. Cách thức tiến hành

- Phương pháp vấn đáp, thuyết trình....
D. Tiến trình

1- ổn định tổ chức (1’)

2- Kiểm tra bài cũ (5’)

? Nêu những đặc điểm cơ bản của văn nghị luận?

3- Bài mới (30’)
	Hoạt động 1
GV treo bảng phụ -> HS đọc
?) Hãy thảo luận và chọn câu trả lời đúng? Vì sao?

- ý chính. Vì 2 câu đầu không phân biệt được vấn đề và luận điểm

-> ý nghĩa chính là khái niệm về  luận điểm ?

- 1 HS đọc ghi nhớ 1

* GV chuyển ý

?) Bài “ Tinh thần yêu nước...” đề cập tới vấn đề gì?

- Truyền thống yêu nước của dân tộc ta

?) Vấn đề đó được trình bày trong mấy luận điểm?

- Lòng yêu nước của nhân dân ta xưa kia: tổ tiên ta...

- Lòng yêu nước của đồng bào ta ngày nay: đồng bào ta...

- Bổn phận của chúng ta...

?) Nhận xét về các luận điểm này?

- Chính xác, phù hợp vói vấn đề nêu ra

-> Đây là yêu cầu về luận điểm trong văn nghị luận

-> 1 HS đọc ghi nhớ 2

* GV chuyển ý

?) Có thể làm sáng tỏ vấn đề trong bài “Tinh thần yêu nước...” chỉ bằng luận điểm “đồng bào ta ngày nay...nồng nàn” được không? Vì sao?

- Không. Vì không đủ làm rõ vấn đề của bài

?) Trong bài “Chiếu dời đô” chỉ đưa ra luận điểm” các triều đại trước dây đã nhiều lần thay đổi kinh đô” thì mục đích của bài chiếu có đạt không? Vì sao?

- Không. vì không đủ làm sáng tỏ vấn đề “cần phải dời đô đến Đại la” -> không thuyết phục được nhân dân

=> Trong văn nghị luận, luận điểm phải phù hợp và đủ để làm sáng tỏ vấn đề (có nhiều luận điểm)

?) Luận điểm có mối quan hệ như thế nào với vấn đề cần giải quyết trong bài nghị luận?

- Phải có một hệ thống luận điểm để làm sáng tỏ vấn đề (luận điểm chính, luận điểm phụ...) -> HS đọc ghi nhớ 3

*GV treo bảng phụ -> HS đọc

- HS thảo luận -> chọn hệ thống luận điểm đúng

- Chọn hệ thống 1 vì các luận điểm liên kết với nhau theo trình tự hợp lý:luận điểm trước đặt cơ sở cho luận điểm sau, luận điểm sau phát huy được kết quả của luận điểm trước:

+ các luận điểm hoàn toàn chính xác

+ liên kết với nhau

+ không bị chồng chéo

?) Các luận điểm phải có quan hệ như thế nào với nhau?

- 2 HS -> GV chốt -> HS đọc ghi nhớ cuối

- HS đọc cả ghi nhớ (75)
	I. Khái niệm luận điểm
1.Khảo sát, phân tích ngữ liệu
- Khái niệm luận điểm : ý chính

- Yêu cầu luận điểm : 
chính xác , rõ ràng phù hợp với vấn đề 
2.Ghi nhớ1
II. Mối quan hệ giữa luận điểm vấn đề cần giải quyết trong bài văn nghị luận

1.Khảo sát, phân tích ngữ liệu

- Luận điểm là một hệ thống chính – phụ để làm sáng tỏ vấn đề

2.Ghi nhớ 2

III. Mối quan hệ giữa các luận điểm trong bài văn nghị luận
1.Khảo sát, phân tích ngữ liệu

- Các luận điểm liên kết chặt chẽ, sắp xếp hợp lí

2 Ghi nhớ 3,4: sgk(75)
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